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	CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
Báo cáo thường niên 2006




I. Lịch sử họat động của Công ty:

· Những sự kiện quan trọng:
· Việc thaønh lập :
· Giai đoạn từ năm 1998 trở về trước, các công ty xăng dầu của Bộ Thương mại đều có các xí nghiệp kinh doanh gas trực thuộc. Trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2003, nền kinh tế đất nước bắt đầu phát triển mạnh, nhu cầu sử dụng gas tăng mạnh, trên thị trường đã hình thành ngành kinh doanh gas độc lập với tốc độ tăng trưởng của thị trường khá cao. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã quyết định tách các bộ phận kinh doanh gas thành đơn vị kinh doanh độc lập để chuyên doanh mặt hàng này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Tổng công ty, theo đó ngày 25/12/1998, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 1653/QĐ-BTM thành lập Công ty Gas trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Công ty Gas là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt nam và ngoại tệ tại ngân hàng.
· Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:
Ngày 3/12/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 1669/2003/QĐ-BTM chuyển Công ty Gas thành Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC). Giấy phép kinh doanh số 0103003549 đăng kí lần đầu ngày 14/01/2004 do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố cấp với vốn điều lệ ban đầu là: 150.000.000.000 đồng(Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
· Niêm yết :

Ngaøy 24/11/2006 Công ty Cổ phần Gas Petrolimex chính thức niêm yết cổ phiếu tại Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh theo quyết định số 65/GPNY-UBCK ngày 20/10/2006 do Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cấp, mã chứng khoán laø PGC với tổng số là 20.000.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 ®ång/cæ phiếu.

· Các sự kiện khác :
Năm 2000 -2001: Xây dựng hệ thống kho tồn chứa, cung cấp LPG với sức chứa của 2 bồn cầu: 1.000 tÊn và hệ thống công nghệ nhà đóng bình Gas, hệ thống PCCC tự động.... với vốn đầu tư: 80 tỷ đồng tại Kho Gas Nhà Bè – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
Năm 2001 - 2002: Đầu tư mở rộng xây dựng hệ thống kho tồn chứa, cung cấp LPG với sức chứa 01 bồn cầu: 1.000 tÊn và hệ thống công nghệ với vốn đầu tư: 23 tỷ đồng tại Kho Gas Nhà Bè – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Năm 2005: Tái cấu trúc các Chi nhánh Gas trực thuộc tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ chuyển thành Công ty TNHH một thành viên và Công ty góp vốn thành lập công ty TNHH Taxi Gas với vốn điều lệ: 66 tỷ đồng (công ty góp 45%) và Công ty TNHH cơ khí Gas PMG với vốn điều lệ: 22 tỷ ®ßng(c«ng ty góp 51%). 

Năm 2006: Tiếp nhận bàn giao 9 Trạm chiết nạp Gas trực thuộc các công ty xăng dầu B12 Quảng Ninh, Công ty xăng dầu Phó Thọ, Hà Nam Ninh, Quảng Bình, Nghệ Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Phó Khánh, Tiền Giang, Vòng Tàu để công ty trực tiếp kinh doanh và mở rộng kênh phân phối. Đồng thời công ty lập dự án để triển khai đầu tư mở rộng hệ thống kho LPG tại Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng và dự án kho Gas tại Đà Nẵng với Tổng dự toán 2 dự án này khoảng 200 tỷ đồng.
· Quá trình phát triển:
· Ngành nghề kinh doanh :
· Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hoá lỏng;

· Kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện;

· Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật;

· Dịch vụ thương mại;

· Kinh doanh địa ốc và bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất).

· Tình hình họat động :

Hoạt động kinh doanh gas là hoạt động chủ yếu của Công ty. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh này chiếm trên 90% doanh thu của Công ty. Công ty cũng cung cấp ra thị trường các thiết bị và phụ kiện được sử dụng với LPG như bình gas, điều áp, van bình, bồn chứa gas. Sản lượng Gas hàng năm và tỷ trọng từng loại từ năm 1999 đến năm 2005 như sau :

	Năm
	Tổng sản l​ượng

(tấn)
	Gas bình
	Gas rời

	
	
	Sản lượng
	Tỷ trọng
	Sản l​ượng
	Tỷ trọng

	1999
	                39,045 
	              31,287 
	80.13%
	                7,758 
	19.87%

	2000
	                62,370 
	              35,970 
	57.67%
	              26,400 
	42.33%

	2001
	                82,268 
	              35,069 
	42.63%
	              47,199 
	57.37%

	2002
	                93,021 
	             34,503 
	37.09%
	              58,518 
	62.91%

	2003
	              106,154 
	              44,069 
	41.51%
	              62,085 
	58.49%

	2004
	              114,000 
	              34,936 
	30.65%
	              79,064 
	69.35%

	2005
	              121,522 
	              35,476 
	29.19%
	              86,046 
	70.81%


Kết quả kinh doanh của công ty đảm bảo sự tăng trưởng đặc biệt là thời gian từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần năm 2004 đến nay; Doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng không những đảm bảo thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, mức chi trả cổ tức hợp lý hàng năm mà còn có nguồn tích luỹ thông qua lợi nhuận để lại để tái đầu tư phát triển; thể hiện qua số liệu sau :










Đơn vị tính: 1000 đồng 
	STT
	Diễn giải
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	1
	Tổng giá trị tài sản
	540.410.721
	618.751.920
	690.314.281

	2
	Doanh thu thuần
	887.409.043
	1.122.742.399
	1.275.123.982

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	30.502.205
	93.539.294
	34.013.535

	4
	Thu nhập trên 1 cổ phiếu
	2.033 ®/cp
	6.236 ®/cp
	1.975 ®/cp

	5
	Mức chi trả cổ tức hàng năm 
	12%
	12%
	12%


· 




(Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của PGC)
· Định hướng phát triển :

· Định hướng :
· Phát triển các nguồn lực của công ty phải được xây dựng gắn liền với định hướng phát triển chung của đất nước.
· Nâng cao năng lực cạnh tranh của Gas Petrolimex trên thị trường, tiếp tục xây dựng thương hiệu PGAS trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh Gas đồng thời là sự lựa chọn tin cậy của khách hàng cũng như Nhà đầu tư.
· Tạo chuyển biến cơ bản về phát triển nguồn nhân lực và xác định đây là nguồn lực tài chính vô hình của công ty.
· Mục tiêu phát triển:

· Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản lượng Gas bình quân hàng năm từ 7% - 12% và nếu có thể cao hơn khi có cơ hội. Lợi nhuận tăng trưởng một cách bền vững đảm bảo mức chi trả cổ tức trên 10% và có lợi nhuận tích luỹ để tái đầu tư phát triển.
· Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc tái cấu trúc lại công ty tại các đơn vị mà Công ty đã đầu tư liên doanh liên kết. Tìm kiếm lợi nhuận và phát triển loại hình kinh doanh mới theo xu hướng giảm dần tỷ trọng loại hình kinh doanh chính xuống mức thấp hơn 90%.
· Phấn đấu xây dựng cơ cấu tài chính hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn.
· Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
· Chiến lược thị trường:

Trong bối cảnh kinh tế hiện naycủa nước ta, việc hội nhập với thế giới ngày càng cần thiết , đa dạngvà tất yếu, chính vì vậy Công ty nhận định việc mở rộng thị trường là điều kiện cần thiết để phát triển doanh nghiệp. Mục tiêu của công ty trong những năm tới là nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư hệ thống kho tồn chứa và phân phối tại các cảng, kho đầu mối, nâng cao công tác quản trị hàng dự trữ, củng cố khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới, phân tích và tìm kiếm vùng thị trường còn trống. Duy trì hướng phát triển công ty theo hướng đa ngành nghề, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh mới tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của công ty sau này.
· Chiến lược phân phối :
Đặc thù kinh doanh của công ty chủ yếu là trong lĩnh vực thương mại nên việc tiếp tục hoàn thiện và phát triển đa dạng các kênh phân phối là hết sức cần thiết. Hiện nay công ty đã thiết lập được các kênh phân phối tại các vùng thị trường trọng điểm cũng như kênh phân phối được thiết lập tại hầu hết các Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Công ty xác định Gas là sản phẩm đặc thù cần đảm bảo sự an toàn trong khai thác, vận chuyển và sử dụng; Chính vì vậy ngoài việc kinh doanh đơn thuần công ty gắn công tác dịch vụ kĩ thuật và công tác dịch vụ sau bán hàng để khẳng định Gas Petrolimex là sự lựa chọn tin cậy của khách hàng.
· Chiến lược giá:

Thị trường Gas tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây là một trong những lĩnh vửùc cạnh tranh gay gắt trong đó bao gồm cả cạnh tranh về giá. Mặc dù vậy, chiến lược giá của công ty luôn xác định mức giá phù hợp với thị trường trên cơ sở khả năng tài chính của công ty để cùng một số Hãng lớn khác bình ổn thị trường. Ngoài ra công ty trú trọng vào khâu dịch vụ kĩ thuật, công tác dịch vụ sau bán hàng, sự an toàn trong sử dụng và lợi thế về cơ sở vật chất kĩ thuật, hệ thống kho tồn chứa để tạo ra sự khác biệt nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh của công ty.
· Chiến lược nguồn nhân lực:

Nhân tố con người là nguồn lực tài chính vô hình góp phần quan trọng trong việc quyết định sự thành công, sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty sẽ tập trung vào:
· Phát triển nguồn nhân lực trẻ thông qua kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhằm tạo ra động lực phát triển và từng bước kế thừa và tiếp thu những kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm
· Thường xuyên đào tạo để nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ nhân viên, cán bộ kĩ thuật, cán bộ quản lý.
· Từng bước cải tiến cơ cấu tổ chức, tiền lương, tiền thưởng hợp lý nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động cũng như tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ công nhân viên tự khẳng định mình.
· Tạo điều kiện để mọi người lao động trong công ty đều có cơ hội sở hữu cổ phần của công ty nhằm phát huy tinh thần làm chủ, bắn bó thực sự lâu dài với công ty.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị :
· Những nét nổi bật :
· Ngày 24/11/2006, cổ phiếu của công ty với mã PGC chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM với tổng số là: 20.000.000 cổ phiếu. Sau thời gian niêm yết, cổ phiếu PGC luôn tạo được sự quan tâm của các Nhà đầu tư tạo tiền đề tốt cho việc phát hành huy động vốn để tiếp tục phát triển bền vững của công ty. 

· Công ty đã triển khai tiếp nhận bàn giao các Trạm chiết nạp Gas trực thuộc các Công ty xăng dầu của Petrolimex như: Công ty xăng dầu B12 Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nam Ninh, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú khánh, Vũng Tàu và Tiền Giang để tập trung một đầu mối về công ty trong việc tiếp tục triển kênh phân phối và bán hàng của công ty.
· Công ty đã thực hiện thành công đợt bán đấu giá 40,5 tỷ đồng vốn Nhà nước để giảm tỷ trọng vốn Nhà nước từ 87% xuống còn 52,36% vào tháng 5/2006. Tháng 7/2006 công ty đã thực hiện thành công trong đợt phát hành tăng 50 tỷ đồng ( từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng) vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 15.500 đồng/cổ phiếu.
· Cuối tháng 12/2006, công ty tiếp tục triển khai để hoàn thiện hồ sơ xin phép đợt phát hành thêm 50 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu nhằm để tài trợ vốn cho dự án kho LPG tại Đình Vũ, Hải Phòng. 
· Tình hình Sản xuất kinh doanh :

Mặc dù năm 2006, thị trường Gas trong nước và thế giớ biến động thất thường đặc biệt là về giá đầu vào quá cao dẫn đến nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu dùng mà đặc biệt là các khách hàng công nghiệp bị hạn chế do ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính 2006 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra; Cụ thể:
· Lợi nhuận trước thuế: 41,745 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế: 34,013 tỷ đồng) tăng 7% so với kế hoạch.
· Thu nhập trên một cổ phiếu: 1.975 đồng/cổ phần. Cổ tức năm 2006: 12%.
· Tổng tài sản năm 2006: 690 tỷ đồng tăng 72 tỷ đồng so với năm 2005 (tăng 12%)
· Tỷ số nợ năm 2006: 49,5% giảm 9,3% so với năm 2005. Tỷ số tự tài trợ tăng tương ứng. Cơ cấu tài chính tương đối an toàn.

· Kế họach 2007
· MỤC TIÊU THỰC HIỆN:

· Mục tiêu thực hiện kế hoạch năm 2007 của PGC như sau :
· Sản lượng bán ra : 120.100 tấn Gas.

· Doanh thu Gas : 1.261 tỷ đồng.

· Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng.
· Lợi nhuận sau thuế : 39,990 tỷ đồng

· Mức chi trả cổ tức dự kiến 12%

· Nộp ngân sách : 101,659 tỷ đồng.

· Thực hiện các dự án đầu tư phát triển:

· Triển khai dự án đầu tư “ Kho tồn trữ và phân phối LPG Đình Vũ – Hải Phong” với công suất sản xuất năm ổn định: 96.000 tấn/năm. Tổng mức vốn đầu tư cho dự án này là: 115 tỷ đồng. Nguồn vốn tài trợ cho dự án này: Công ty phát hành thêm cỏ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
· Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành: 5.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Dự kiến số tiền thu được qua đợt phát hành khoảng 167 tỷ đồng.
· Phương án sử dụng tiền thu được:

+ Đầu tư Kho tồn trữ và phân phối LPG Đình Vũ – Hải Phòng với số vốn đầu tư: 115 tỷ đồng.
+ Tái cấu trúc vốn: Số tiền thu được còn lại sau đợt phát hành: 52 tỷ đồng.
· Ngoài ra công ty tiếp tục triển khai lập dự án kho tồn trữ và phân phối LPG tại Đà Nẵng với vốn đầu tư dự kiến khoảng 85 – 90 tỷ đồng.
· Không ngừng xây dựng uy tín thương hiệu PGAS cũng như phát triển giá trị cổ phiếu PGC trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
III. Báo cáo của Ban Giám Đốc :

· Phân tích và giải trình:
· Năm 2006, do giá Gas thế giới và trong nước có nhiều biến động thất thường không theo qui luật, cho nên đôi lúc có ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị hàng dự trữ. Do đặc thù công ty là kinh doanh thương mại nên khi giá đầu vào tăng hoặc giảm bất thường ngoài việc ảnh hưởng lớn đến công tác quản trị hàng dự trữ mà còn ảnh hưởng mạnh đến nguồn vốn để tài trợ cho hàng dự trữ trên, ảnh hưởng đến khả năng phát triển thị trường khi giá đầu vào tăng cao. Trước tình hình đó, Ban Tổng Giám đốc công ty đã chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có để tăng năng suất lao động và cơ cấu vốn phù hợp để giảm chi phí sử dụng vốn.  
· Lợi nhuận trước thuế năm 2006: 41,745 tỷ đồng tăng 7% so với kế hoạch đề ra. Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN năm 2004 – 2005 và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo ( từ 2006 – 2010) do công ty chuyển sang Cổ phần hoá từ năm 2004 và niêm yết trên thị trường chửựng khoán cuối năm 2006.  

Nhận xét chung:
· Những điểm mạnh :

· Thương hiệu  Gas Petrolimex có uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường gas Việt Nam;

· Công ty chiếm thị phần lớn ( chiếm từ 17% -20%) trên thị trường, có tốc độ tăng trưởng cao.
· Có uy tín cao về chất lượng, số lượng hàng hoá bán ra cho khách hàng.
· Sản phẩm truyền thống của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex là gas bình 13kg. Do có sự khác biệt về kích cỡ van cổ bình nên Petrolimex đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường của sản phẩm này, hạn chế sự cạnh tranh trực tiếp từ các đơn vị cùng ngành hàng do phải tốn chi phí chuyển đổi (khi chuyển sang loại bình 12kg).
· Có mạng lưới đại lý phân phối lớn, là một trong ba đơn vị thuộc ngành hàng LPG triển khai kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.
· Đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, năng động.
· Là đơn vị duy nhất trong ngành kinh doanh gas tham gia một số tổ chức như: Tổ chức LPG thế giới (World LPG Association), Hiệp hội gốm sứ Việt Nam.
· Những điểm yếu

· Chưa chủ động được đầu vào về sản lượng và giá cả;

· Mô hình tổ chức bộ máy của công ty sắp xếp bố trí chưa hợp lý và hoạt động chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. 
· Giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo:
· Vốn điều lệ
:         200.000.000.000 đồng
· Thặng dư vốn cổ phần
:           27.500.000.000 đồng
 


· Cổ phiếu ngân quĩ
:               ( 45.570.000) đồng

· Quĩ đầu tư phát triển
:            73.678.959.322 đồng 

· Quĩ dự phòng tài chính
:              7.157.000.000 đồng
· Quĩ khác thuộc vốn chủ sở hữu:              2.246.248.869 đồng

· Lợi nhuận sau khi chia cổ tức  :            14.953.607.449 đồng


         Tổng cộng                :          325.490.245.640 đồng. 
                                               Gía trị sổ sách 01 cổ phiếu: 16.275 đồng. 
· Tại thời điểm 31/12/2006 không có thay đổi vốn cổ đông :
· Vốn cổ đông Nhà nước ( Tổng công ty xăng dầu Việt Nam): 52.363%

· Vốn cổ đông công chúng:                                                         47,637%

· Cổ tức 2006 : 12%/vốn điều lệ 
IV.  Các báo cáo tài chánh và báo cáo kiểm tóan :

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Kính gửi: 
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  Công ty cổ phần Gas Petrolimex
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cổ phần Gas Petrolimex (gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.  

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên 

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 3, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cở sở của ý kiến 

Ngoại trừ các hạn chế dưới đây, chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên BC tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi. 

Phạm vi kiểm toán của chúng tôi không bao gồm báo cáo tài chính của các công ty con với tổng giá trị tài sản là  30.144.637.088VNĐ (Năm 2005: 43.080.771.336VNĐ) và tổng nợ phải trả là 7.721.125.675 (Năm 2005: 7.011.612.730 VNĐ) và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 với lợi nhuận sau thuế là (1.193.204.977 VNĐ) (Năm 2005: (1.436.913.735 VNĐ)) được trình bày trên các Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Báo cáo tài chính của các Công ty con và công ty liên kết được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán khác. Do hạn chế này, công việc kiểm toán chỉ được thực hiện với các nghiệp vụ phát sinh trong Công ty cổ phần Gas Petrolimex mà không bao gồm các nghiệp vụ phát sinh tại Công ty con và công ty liên kết nêu trên.

Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các hạn chế trong phạm vi kiểm toán đã nêu trên liên quan tới các báo cáo tài chính của các công ty con và công ty liên kết, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam, và các qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
____________________________


                              _____________________

Trương Anh Hùng





Hoàng Nam

Phó Tổng Giám đốc





Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số Đ.0029/KTV




Chứng chỉ KTV số 0145/KTV
           (đã kí)







    (đã kí)

Thay mặt và đại diện 

CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM 





Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2007

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006

MẤU B 01 – DN

        Đơn vị: VNĐ

[image: image1.emf]TÀI SẢN

Mã số

Thuyết 

minh   31/12/2006   31/12/2005 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100      375.982.661.340      319.886.270.134 

(100=110+120+130+140+150)

I. Tiền  110         22.838.362.038        38.328.990.649 

1. Tiền  111 5            22.838.362.038            38.328.990.649 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120         72.300.000.000        33.700.000.000 

1. Đầu tư ngắn hạn 121 6            72.300.000.000            33.700.000.000 

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130      195.504.417.472      194.100.947.836 

1. Phải thu khách hàng 131          203.475.530.739          205.641.127.031 

2. Trả trước cho người bán 132              1.298.513.374                 801.535.302 

3. Các khoản phải thu khác 135              6.168.025.303              2.295.512.975 

4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139           (15.437.651.944)         (14.637.227.472)

IV.Hàng tồn kho 140 7         80.162.443.171        50.702.305.124 

1. Hàng tồn kho 141            80.181.671.693            50.702.305.124 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                  (19.228.522)                                   - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150           5.177.438.659          3.054.026.525 

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151                 485.592.534              1.371.503.193 

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152              3.653.431.485                   34.991.730 

3. Các khoản phải thu Nhà nước 154                 699.404.140              1.647.531.602 

4. Tài sản ngắn hạn khác 158                 339.010.500                                   - 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200      314.331.619.915      298.865.650.353 

(200=210+220+250+260)

I. Các khoản phải thu dài hạn 210              185.454.000                                   - 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211                 185.454.000                                   - 

II. Tài sản cố định 220      178.339.042.026      164.400.446.496 

1. Tài sản cố định hữu hình 221 8          161.567.406.742          156.658.645.571 

    - Nguyên giá 222      270.621.630.098     248.687.879.947 

    - Giá trị hao mòn 223   (109.054.223.356)    (92.029.234.376)

2. Tài sản cố định vô hình 227 9              2.299.073.120              3.677.356.867 

    - Nguyên giá 228          3.625.219.171          4.998.655.754 

    - Giá trị hao mòn 229        (1.326.146.051)      (1.321.298.887)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10

           14.472.562.164              4.064.444.058 

III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250

        20.378.747.667        15.428.260.235 

1. Đầu tư vào công ty liên kết 252 12            19.087.450.011            13.656.017.824 

2. Đầu tư tài chính dài hạn khác 258              1.291.297.656              1.772.242.411 

IV.Tài sản dài hạn khác 260

     115.428.376.222      119.036.943.622 

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13          115.120.358.040          117.112.687.867 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 14                   95.518.182              1.811.755.755 

3. Tài sản dài hạn khác 268                 212.500.000                 112.500.000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270

     690.314.281.255      618.751.920.487 


Các thuyết minh  từ trang 10 tới trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006

MẤU B 01 – DN

       Đơn vị: VNĐ
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Mã số

Thuyết 

minh  31/12/2006   31/12/2005 

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300      341.836.515.022      364.072.442.841 

I. Nợ ngắn hạn 310      261.034.366.016      256.987.643.594 

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 15            21.666.531.485          148.679.212.720 

2. Phải trả người bán 312          113.156.307.199            94.694.701.247 

3. Người mua trả tiền trước 313                 887.360.347                 480.191.307 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 16            14.949.039.796              4.816.630.313 

5. Phải trả người lao động 315              6.669.985.538              5.768.703.651 

6. Chi phí phải trả 316                 563.404.237                 597.420.697 

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 17          103.141.737.414              1.950.783.659 

II. Nợ dài hạn 330         80.802.149.006        89.668.116.307 

1. Phải trả dài hạn khác 333 18            80.567.971.021            89.668.116.307 

2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 336                 234.177.985                                   - 

B. NGUỒN VỐN (400=410+430) 400      337.490.245.640      254.679.477.646 

I. Vốn chủ sở hữu 410 19      335.243.996.771      254.287.468.640 

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411          200.000.000.000          150.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412            27.500.000.000                                   - 

3. Cổ phiếu quỹ 414                  (45.570.000)                                   - 

4. Quỹ đầu tư phát triển 417            73.678.959.322              9.740.617.582 

5. Quỹ dự phòng tài chính 418              7.157.000.000                 500.000.000 

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  420            26.953.607.449            94.046.851.058 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430           2.246.248.869              392.009.006 

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 19              2.246.248.869                 392.009.006 

C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ         10.987.520.593        17.416.682.940 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440

     690.314.281.255      618.751.920.487 


____________________________





_______________________

Trần Văn Thanh






Vũ Hồng Khánh


Tổng Giám đốc







Kế toán trưởng


Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2007

Các thuyết minh  từ trang 10 tới trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006


    









       Mẫu B 02 – DN

  Đơn vị: VNĐ
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Mã 

số

Thuyết 

minh  Năm 2006   Năm 2005 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 21  1.276.076.280.316  1.123.304.928.491 

2. Các khoản giảm trừ 02                952.298.313                 562.529.125 

3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 10  1.275.123.982.003  1.122.742.399.366 

 (10=01-02)

4. Giá vốn hàng bán 11      1.123.555.924.286          982.395.264.567 

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20     151.568.057.717      140.347.134.799 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21        11.878.095.764          5.330.785.041 

7. Chi phí tài chính 22        11.442.833.918          8.492.805.687 

Trong đó: Chi phí lãi vay 23         7.799.730.729          7.039.467.480 

8. Chi phí bán hàng 24           90.293.161.635            85.937.241.141 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25           31.816.473.077            42.734.625.098 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30        29.893.684.851          8.513.247.914 

 (30=20+(21-22)-(24+25))

11.Thu nhập khác 31 22           14.416.682.751            84.803.511.565 

12.Chi phí khác 32             2.565.338.257                 932.084.442 

13.Lợi nhuận từ hoạt động khác (40=31-32) 40        11.851.344.494        83.871.427.123 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50        41.745.029.345        92.384.675.037 

15.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 23             6.015.257.099                                   - 

16.Chi phí thuế thuế thu nhập hoãn lại 52 23             1.716.237.573            (1.810.601.185)

17 Phần lỗ thuần trong công ty liên kết 53                                   -                 655.982.176 

18.Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)

60

       34.013.534.673        93.539.294.046 

Trong đó:

Lợi ích của cổ đông của Công ty       34.063.224.521       94.387.406.329 

Lợi ích của cổ đông thiểu số (49.689.848)                       (848.112.283)

19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70    24                          1.975                          6.292 


____________________________





_______________________

Trần Văn Thanh






Vũ Hồng Khánh


Tổng Giám đốc







Kế toán trưởng


Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2006

Các thuyết minh  từ trang 10 tới trang 23  là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006


Mẫu B 03 – DN












         Đơn vị: VNĐ
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 Mã số   Năm 2006   Năm 2005 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế

        41.745.029.345     92.384.675.037 

Điều chỉnh cho các khoản: 01

Khấu hao tài sản cố định 02

           22.786.625.433         18.027.425.849 

Các khoản dự phòng 03

                800.424.472         14.637.227.472 

(Lãi) chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ 04

               (154.207.417)           (204.039.230)

(Lãi) từ thanh lý tài sản cố định 05

               (258.657.735)           (390.096.215)

Chi phí lãi vay 07              7.799.730.729           7.039.467.480 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08

        72.718.944.827   131.494.660.393 

(Tăng) các khoản phải thu 09

            (2.389.348.108)      (37.691.492.822)

(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 10

          (29.460.138.047)          7.481.539.859 

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả  11          131.059.403.657       (46.200.333.071)

(Giảm) các khoản phải trả khác             (1.015.785.609)      (74.315.071.516)

Giảm/(Tăng) tài sản ngắn hạn khác             (2.123.412.134)      (15.282.997.549)

(Tăng) chi phí trả trước 12

             3.608.567.400           9.187.604.401 

Tiền lãi vay đã  trả 13

            (7.671.257.401)        (7.039.467.480)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14

            (3.654.524.251)                              -   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

     161.072.450.334   (32.365.557.785)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Mua tài sản cố định và đầu tư xây dựng 21 (17.589.574.807)           (14.277.690.174)       

Tiền thu thanh lý tài sản cố định 22

                695.849.506         (6.231.131.803)

Tiền chi đầu tư góp vốn vào Công ty con, công ty liên kết 23

                 (33.505.539)             729.285.714 

Cho vay ngắn hạn

          (41.600.000.000)      (29.700.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

      (58.527.230.840)  (49.479.536.263)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Tiếp theo)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006
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Mã số  Năm 2006   Năm 2005 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của cổ đông 31

           33.479.349.267                               -   

Tiền thu từ các khoản vay ngắn hạn

33

         454.096.015.317       571.137.554.069 

Tiền trả nợ gốc các khoản vay ngắn hạn 34

        (581.108.696.552)    (469.226.511.907)

Chi từ các quỹ 35

            (2.952.460.137)        (2.118.241.602)

Cổ tức đã trả cho cổ đông 36

          (21.550.056.000)      (18.000.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40

    (118.035.848.105)    81.792.800.560 

Tăng/(Giảm) lưu chuyển tiền thuần trong năm 50

      (15.490.628.611)          (52.293.488)

Tiền tồn đầu năm 60

        38.328.990.649     38.381.284.137 

Tiền tồn cuối năm 70

        22.838.362.038     38.328.990.649 


Thông tin bổ sung cho các nghiệp vụ phi tiền tệ :

____________________________





_______________________

Trần Văn Thanh






Vũ Hồng Khánh


Tổng Giám đốc







Kế toán trưởng


Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2007

V.  Tổ chức vaø nh©n sự

· Cơ cấu tổ chức vaø bộ m¸y họat động:






























· Lý lịch Ban Điều hành :
Sơ yếu lý lịch tóm tắt :
1) Họ và tên:


Trần Văn Thanh
· Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

01/05/1955

· Nơi sinh:



Quảng Bình

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình

· Địa chỉ thường trú:

Số 20 ngõ 71 phố Láng Hạ, Thành Công, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8642246


· Trình độ văn hóa:


10/10


· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế ngành Xử lý thông tin - Đại học Kinh tế quốc dân

· Quá trình công tác:



09/1981-02/1989 :
Chuyên viên phòng Kinh doanh, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

03/1989-03/1990 :
Phó trưởng phòng Kinh doanh, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

04/1990-12/1993:

Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Xăng dầu khu vực I
01/1994-10/01/1999: 
Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực I, trực tiếp làm giám đốc Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu

11/01/1999-12/2003: 
Giám đốc Công ty Gas 

01/2004 - nay: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

· Số cổ phần nắm giữ:


1.768.500 (8,842%)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân:


23.070 (0,115%)

Đại diện phần vốn Nhà nước:
1.745.430 (8,727%) 

· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: không
Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 23.070 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.
2)  Họ và tên:


Trần văn Thịnh

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

23/10/1957

· Nơi sinh:



Hà Nội

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:  



Kinh

· Quê quán:



Phú Dương, Hương Phú, Thừa Thiên Huế

· Địa chỉ thường trú:

Số 15 ngõ 26 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8642244

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

· Quá trình công tác:
11/1978-06/1982:

Bộ đội E795 - F 319 Quân khu 3

07/1982-09/1985:

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa

10/1985-02/1989:

Cán bộ Phòng Kỹ Thuật, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

03/1989-01/1990:
Quyền Giám đốc Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Công ty Xăng dầu khu vực I 

10/1992-11/1995:
Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II, Giám đốc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè 

12/1995-12/1995:
Chuyển về văn phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

01/1996-06/1997:
Phó trường Phòng Công nghệ phát triển, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

07/1997-03/1998:
Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

04/1998-05/2001:
Học cao cấp lý luận chính trị do Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

06/2001-06/2003:
Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

07/2003-12/2003:
Phó Giám đốc Công ty Gas Petrolimex

01/2004 - nay:
Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 


· Số cổ phần nắm giữ: 

1.768.796 (8,844%)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân:


23.370 (0,117%)

Đại diện phần vốn Nhà nước:
1.745.426 (8,727%)

· Những người có liên quan: 

không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: không
Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 23.370 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.
3) Họ và tên:   


Nguyễn á Phi

· Chức vụ hiện tại: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gas Petrolimex.
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

04/01/1959

· Nơi sinh:



Ninh Bình

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Ninh Khánh, Hoa Lư, Ninh Bình

· Địa chỉ thường trú:

Số 30 tổ 18 phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8649345

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí ngành ô tô máy kéo, Đại học Bách khoa Hà Nội

· Quá trình công tác:



12/1980-04/1983:

Bộ đội quân khu I

05/1983-08/1983:
Về trường Đại học Bách khoa chờ phân công công tác

09/1983-07/1987:
Kỹ sư Phòng Kỹ thuật, Công ty Xăng dầu khu vực I

08/1987-08/1990:
Phó phòng Cơ điện, Công ty Xăng dầu khu vực I

09/1990-09/1992:
Phó quản đốc xưởng cơ khí 104, Công ty Xăng dầu khu vực I

10/1992-12/1993:
Phó giám đốc Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Công ty Xăng dầu khu vực I

01/1994-08/1996:
Trưởng kho Xăng dầu Đức Giang, Công ty Xăng dầu khu vực I

09/1996-12/1998:
Giám đốc Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Công ty Xăng dầu khu vực I

01/1999-12/2003:
Phó Giám đốc Công ty Gas Petrolimex

01/2004-nay :

Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

· Số cổ phần nắm giữ:

23.170 (0,12% - sở hữu cá nhân)

· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

· Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: không

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 23.170 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ ngày niêm yết.

· Lao động và các chính sách :
Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2006 là 776 lao động , cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện như sau:

	Trình độ
	Số lượng 
	Tỷ lệ %

	Trên đại học

Đại học
	09

331
	1,15%
42,65%

	Trung cấp
	99
	12,75%

	Sơ cấp và công nhân kĩ thuật
	337
	43,42%

	Tổng
	776
	100,00%


· Chính sách đào tạo.

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

· Đối với lao động trực tiếp: Công ty thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
· Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện cho tham gia học cả trong và ngoài nước về các ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước... Những cán bộ công nhân viên do Công ty cử đi học được thanh toán chi phí học tập và được hưởng lương theo kết quả học tập.
· Chính sách lương, thưởng.

Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Đơn giá tiền lương được xác định dựa vào tổng quỹ lương (theo quy định của nhà nước về thang bảng lương, số lượng lao động, mức tối thiểu, hệ số điều chỉnh theo vùng và hệ số điều chỉnh của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) và doanh số. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối theo lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty. 
Sau khi cổ phần hoá, Công ty đã xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Kết quả, cho thấy chính sách lương mới phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.
VI. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty :
· Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sóat :
· Hội đồng quản trị : gồm 05 người .

1.Ông Trần Văn Thanh                           _Chủ tịch 


2.Ông Trần Văn Thịnh                           _ Thành viên

3.Ông Nguyễn Á Phí                              _ Thành viên 


4.Ông Vũ Hồng Khánh                           _ Thành viên 


5.Ông Hoàng Anh                                   _ Thành viên
· Ban Kiểm Sóat : gồm 03 người .

1.Bà Nguyễn Thị Mên                           _ Trưởng Ban

2.Ông Nguyễn Văn Hùng                      _ Thành viên 

3.Ông Nguyễn Ngọc Mân                      _ Thành viên 

· Các dữ liệu thống kê về cổ đông :
· Chi tiết về cơ cấu cổ đông :
· Vốn cổ đông Nhà nước (Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) : 52,363%

· Vốn cổ đông công chúng :                                                       47,637%

· Tình hình giao dịch liên quan đến cổ đông lớn :
Trong năm 2006 ( kể từ ngày niêm yết 24/11/2006 ) không có giao dịch liên quan đến cổ đông lớn .

                                                                             

    Chủ Tịch HĐQT 
Công ty Cổ phần Gas Petrolimex
                                                                                                          Trần Văn Thanh [image: image6.png]
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